TUẦN 3
Ngày soạn: : 16/09/2017
Ngày giảng: Thứ ba ngày 19 tháng 9 năm 2017
Chính tả

CHÁU NGHE CÂU CHUYỆN CỦA BÀ

I. MỤC TIÊU:

  A. Mục tiêu chung

1.Kiến thức: Giúp học sinh:
- Nghe viết lại đúng chính tả bài thơ: “Cháu nghe câu chuyện của bà”, trình bày đúng, đẹp các dòng thơ lục bát & các khổ thơ.

2. Kĩ năng

- Luyện viết đúng các tiếng có âm đầu hoặc thanh dễ lẫn (tr/ch, hỏi/ngã). 

3. Thái độ

- HS yêu thích môn học

  B. Mục tiêu riêng cho HS Phong

- Lắng nghe bài thơ và chép được 1- 2 dòng thơ
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ chép sẵn nội dung bài tập 2a

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN 

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	HS Phong

	I. Bài cũ: - Viết lại 1 số từ ở bài trước: khúc khuỷu, gập ghềnh, Tuyên Quang
	- 2 em lên viết bảng lớp HS viết nháp  
	Theo dõi

	- GV n/x, đánh giá: chính tả & chữ viết cho HS
	
	

	II. Bài mới: 
	
	

	1. Giới thiệu: GV giới thiệu 
	
	

	2. Hướng dẫn tìm hiểu bài:
	
	

	a./ Đọc mẫu: GV đọc mẫu bài viết
	- HS mở SGK tr 26 theo 
	Lắng nghe

	+ Câu chuyện của bà là chuyện gì? 
	dõi GV đọc -1 vài em 
	

	+ Cháu nghe xong cảm thấy như thế nào?
	TLCH để tìm hiểu n/d
	

	b./ Hướng dẫn chính tả:
	
	

	( Viết 1 số từ dễ lẫn:
	
	

	- GV đọc 1 số từ ngữ: (làm đau lưng bà, lối đi về, nước mắt, nhoà rưng rưng)
	- HS viết vở nháp, 2 em lên bảng lớp
	

	- GV đánh giá chữ viết & chính tả của HS
	- Lớp n/x bạn viết
	

	( Lưu ý về cách trình bày bài thơ:
	
	

	+ Bài thơ thuộc thể thơ gì?
	
	

	+ Trình bày bài thơ thuộc thể thơ lục bát như thế nào?
	
	

	+ Hết mỗi khổ thơ trình bày như thế nào?
	- HS TLCH để định hình 
	

	+ Trong bài có dấu (:) vậy trình bày lời tiếp theo sau dấu (:) như thế nào?
	Cách trình bày bài trong vở
	

	c./ Viết bài: + Nêu lại tư thế ngồi, cầm bút?
	- 2 HS nêu
	Chép bài

	- GV đọc từng câu hoặc cụm từ để HS viết?
	- HS viết vở 
	

	- Soát bài : + GV đọc soát lần 1

                  + GV đọc soát lần 2
	- HS tự soát,

- HS soát chéo vở
	

	- Chấm, chữa: GV chấm chữa 5 - 7 vở
	- HS đối chiếu sửa sai
	

	3. Luyện tập: làm bài tập 2a
	
	

	+ Đọc yêu cầu của bài 2a
	- 1 HS đọc y/c bài
	Chéo vào vở

	- GV chép sẵn bảng phụ nội dung bài tập 2a để HS làm
	- HS làm bài tập vào vở
	

	- GV lưu ý HS: viết những từ được điền tr/ch vào vở (không chép đoạn văn vào vở). (Nếu không GV dặn HS chép sẵn đoạn văn để điền)
	
	

	- Chữa bài:
	
	

	- Nội dung đoạn văn trong bài tập 2a nói lên điều gì?
	
	

	- GV giúp HS phân biệt tre/ che; trúc/ chúc; trí/ chí
	
	

	4. Củng cố  dặn dò: N/x giờ học 
	
	

	Dặn dò: tìm và ghi 5 từ chỉ tên con vật bắt đầu bằng tr/ch
	
	


**************************************** 

Toán

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

  A. Mục tiêu chung

1. Kiến thức :Giúp học sinh:
- Củng cố cách đọc viết số đến lớp triệu.

2. Kĩ năng

- Củng cố thêm và hàng và lớp.

- Nhận biết được giá trị của từng chữ số trong một số.

3. Thái độ

- HS yêu thích môn học

  B. Mục tiêu riêng cho HS Phong

- Chép một vào bài vào vở theo hướng dẫn

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- VBT, bảng phụ bài tập 1, 3.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN 

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	HS Phong

	A. Kiểm tra bài cũ:(4’)
- Gv đọc số – HS viết: 25831004; 198000215.

? Nêu giá trị của từng chữ số?

? nêu lại các hàng thuộc các lớp đã học?

- Nhận xét
B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:(1’)

2. Thực hành:(32’)

* Bài 1:

- GV treo bảng phụ

- Hs đọc yêu cầu.

- HS làm cá nhân, một Hs làm bảng phụ.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Nêu các hàng thuộc các lớp đã học?

- Nhận xét đúng sai.

- Đổi chéo vở kiểm tra.

* Gv chốt: Củng cố cách đọc viết các số đến lớp triệu.

* Bài 2:

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài trong nhóm 4.

- GV tổ chức thi làm nhanh làm đúng.

- Chữa bài.

? Giải thích cách làm.

- HS nối tiếp đọc các số.

- Nhận xét tuyên dương đội thắng.

* GV chốt: Củng cố cách đọc viết số có nhiều chữ số.

* Bài 3:

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài cá nhân, một học sinh làm bảng

- Chữa bài.

? Giải thích cách làm.

- HS nối tiếp đọc các số.

- Nhận xét tuyên dương đội thắng

 * GV chốt: Củng cố về giá trị của các chữ số trong một số.

* Bài 4:

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài cá nhân, một học sinh làm bảng

- Chữa bài.

? Giải thích cách làm.

? Muốn điền được số liền sau ta làm như thế nào?

- HS nối tiếp đọc các số.

- Nhận xét đúng sai.

- Chấm bài chéo.
* Giáo viên chốt: HS tự nhận biết quy luật của dãy số, từ đó biết cách điền những số còn thiếu.

C. Củng cố-dặn dò:(3’)
- Nêu cách đọc các số có nhiều chữ số.

- Nhận xét tiết học

- BTVN: làm bài tập trong SGK

- Chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS  viết số và trả lời

1. Viết số thích hợp vào chỗ trống:

- HS làm  vở bài tập

- Lớp đơn vị gồm hàng: Trăm, chục, đơn vị.

- Lớp nghìn gồm: hàng nghìn, chục nghìn, trăn nghìn.

- Lớp triệu gồm: hàng triệu, chục triệu, trăm triệu.

2. Nối theo mẫu:

- HS làm trong VBT

3.Viết số thích hợp vào ô trống ( theo mẫu 

Số

64973213

765432900

768654193

số 4

4000000

400000

4000

số 7

70000

700000000

700000000

số 9

900000

900

90

4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 a/ 35000; 36000; 37000; 38000 ; 39000 ; 40000 ; 41000.

 b/169700;169800; 169900 ; 170000 ; 170100 ; 170200 ; 170300.

  c/83260; 83270; 83280; 83290; 83300 ; 83310 ; 83320.

- HS lắng nghe

- 2  HS nêu


	Chép bài vào vở


********************************** 

Luyện từ và câu

TỪ ĐƠN- TỪ PHỨC

I. MỤC TIÊU

  A. Mục tiêu chung

1. Kiến thức :Giúp học sinh:
- Hiểu được sự khác nhau giữa tiếng và từ: Tiếng dùng để tạo nên từ, từ để tạo nên câu: Tiếng có thể có nghĩa hoặc không có nghĩa, còn từ bao giờ cũng có nghĩa.

2. Kĩ năng

- Phân biệt được từ đơn, từ phức.

- Bước đầu làm quen với từ điển.

3. Thái độ

- HS yêu thích môn học

  B. Mục tiêu riêng HS Phong

Chép được vài từ

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- VBT, máy chiếu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN 

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	HS Phong

	A. Kiểm tra bài cũ:(4’)
? Dấu hai chấm có tác dụng gì? Nêu ví dụ?

- Nhận xét
B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:(1’)

Nêu mục đích yêu cầu.

2. Phần nhận xét:(5-7’)

- HS nêu yêu cầu phần nhận xét.

? Phần 1 của bài yêu cầu gì?

? Lấy ví dụ từ gồm 1 tiếng, từ gồm nhiều tiếng?

- HS làm vở bài tập, hai HS làm bảng.

- Nhận xét, chữa bài.

? Qua ví dụ hãy nhận xét thế nào là từ đơn? từ phức?

? Lấy ví dụ từ có 3, 4 tiếng tạo thành?

? Tiếng dùng để làm gì?

? Từ dùng để làm gì?

3. Phần ghi nhớ:(3’)

- 3 HS nhắc lại ghi nhớ.

4. Phần luyện tập:(17’)

* Bài 1:

- HS nêu yêu cầu.

- HS trao đổi theo nhóm bàn làm bài tập.

- Đại diện nhóm trình bầy.

- Nhận xét đúng sai

* Kết luận: Củng cố từ đơn và từ phức.

* Bài 2:

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm cá nhân, 

? Thế nào là từ đơn? Thế nào là từ phức?

- HS giải nghĩa từ.

* Bài 3:

- HS nêu yêu cầu.

- Tổ chức cho Hs chơi trò chơi thi tiếp sức: Tổ chức 4 đội chơi.

- Nhận xét đội thắng.

C. Củng cố- dặn dò:(3’)
? Thế nào là từ đơn? từ phức?

- Nhận xét tiết học

- Về nhà học thuộc lòng ghi nhớ

- Hoàn thành bài

- Chuẩn bị bài sau
	- 3,4 HS trả lời và nêu ví dụ. 

Từ chỉ có một tiếng

( Từ đơn )

từ gồm nhiều tiếng

( Từ phức)

Nhờ, bạn, lại, có, chí, nhiều, năm, liền, Hanh, là

Giúp đỡ, học hành, học sinh, tiên tiến.

- Vô tuyến truyền hình, hợp tác xã, liên hợp quốc.

- Dùng để cấu tạo nên từ: Từ có 1 tiếng hoặc từ có hai tiếng.

- Từ được dùng để:

+ Biểu thị sự vật hoạt động, đặc điểm…
+ Cấu tạo câu.

1. Dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ trong hai câu thơ sau:

“Rất /công bằng/, rất/ thông minh/

Vừa /độ lượng/ lại/ đa tình/, đa mang/”

2.Tìm trong từ điển và ghi lại:

- 3 từ đơn: nhà, cốc, bút
- 3 từ phức : sách vở, hoa hồng, xe đạp
Cho HS làm quen với từ điển
3. Đặt câu với một từ đơn hoặc một từ phức vừa tìm được ở bài tập 2.

- HS làm bài
- Hs trả lời
	- lắngnghe


Ngày soạn: : 16/9/2017
Ngày giảng: Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2017
Tập làm văn

KỂ LẠI LỜI NÓI, Ý NGHĨ NHÂN VẬT

I. MỤC TIÊU

  A. Mục tiêu chung

1. Kiến thức :Giúp học sinh:
- Nắm được tác dụng của việc dùng lời nói và ý nghĩa của nhân vật để khắc hoạ tính cách của nhân vật, nói lên ý nghĩa câu chuyện.
2. Kĩ năng

- Bước đầu biết kể lại lời nói, ỹ nghĩa của nhân vật trong bài văn kể chuyện theo hai cách trực tiếp và gián tiếp.

3. Thái độ

- HS yêu thích môn học

B. Mục tiêu riêng HS Phong: - Theo dõi, lắngnghe

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ viết sẵn phần ghi nhớ.

- Bảng phụ viết sẵn đề bài phần luyện tập

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN 

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	HS Phong

	A. Kiểm tra bài cũ:(5’)
? Nhắc lại ghi nhớ của tiết trước?

- Nhận xét
B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:(1’)

Nêu mục đích yêu cầu.

2. Phần nhận xét:(7’)

* Bài 1, 2 (VBT)

- HS nêu yêu cầu.

- HS làm cá nhân vào VBT, hai HS làm bảng.

- Chữa bài:

* Bài 3:
- HS đọc yêu cầu.

- Hai HS đọc hai cách kể.

? Lời nói, ý nghĩ của ông lão ăn xin trong hai cách kể đã cho có gì khác nhau?

- Gv chốt nội dung.

*Ghi nhớ: SGK

- 3 HS đọc ghi  nhớ.

- Cho Hs lấy ví dụ.

3. luyện tập:(15’-17’)
* Bài 1:

- HS nêu yêu cầu.

- Gv hướng học sinh làm bài.

- HS đọc thầm đoạn văn và trình bày kết quả.

* Bài 2

- HS nêu yêu cầu.

- Giáo viên hưỡng dẫn học sinh làm bài.

+ Xác định rõ lời nói của ai? Ai nói với ai?

+ Cách thay đổi từ xưng hô, dấu ngoặc kép.
*Bài 3:

- HS nêu yêu cầu.

- GV hướng dẫn Hs nắm yêu cầu bài.

+ một HS làm mẫu.

- HS làm bài cá nhân.

- Nhận xét, chữa bài.
C. Củng cố - dặn dò:(5’)
- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về học thuộc lòng ghi nhớ

- Hoàn thành bài

- Chuẩn bị bài sau.
	- 3 HS trả lời

1. Viết những câu ghi lại ý nghĩ của cậu bé trong truyện” Người ăn xin”.

- Câu ghi lại ý nghĩ của cậu bé:

+ Chao ôi! Cảnh nghèo đói...nào!

+ Cả tôi nữa,...ông lão.

- Câu ghi lại lời nói của cậu bé:

+ Ông đừng giận cháu...cho ông cả.

2. Lời nói và ý nghĩ của cậu bé nói lên điều gì về cậu?

- Cho thấy cậu là một người nhân hậu, giầu lòng trắc ẩn, thương người.

3. Lời nói và ý nghĩ của ông lão ăn xin trong hai cách kể sau đây có gì khác nhau?

- C1: Tác giả dẫn trực tiếp, nguyên văn lời của ông lão. Do đó các từ xưng hô là từ xưng hô của chính ông lão với cậu bé (cháu - lão)

- C2: Tác giả (Nhân vật xưng tôi) thuật lại gián tiếp lời của ông lão. Người kể xưng tôi gọi người ăn xin là ông lão.

1. Gạch dưới lời dẫn trực tiếp ( dùng bút chì), lời dẫn gián tiếp ( dùng bút mực) trong đoạn văn sau:

- Lời nói gián tiếp:” Cậu bé thứ nhất định nói dối là bị  chó sói đuổi.

- Lời nói trực tiếp: 

+”Còn tớ, tớ sẽ nói là đang đi thì gặp ông ngoại.

+ Theo tớ, tốt nhất là chúng mình nhận lỗi với bố mẹ.

2. Chuyển lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn sau thành lời dẫn trực tiếp:

-> Vua nhìn thấy miếng trầu têm rất khéo léo, hỏi bà bán hàng nước:

- Xin cụ cho biết ai đã têm trầu này?

-> Bà lão tâu:

- Tâu bệ hạ, trầu do chính bà têm đấy ¹!

- Vua không tin, gặng hỏi mãi, bà lão đành nói thật:

- Thưa, đó là trầu do con gái già têm.

3. Chuyển lời dẫn trực tiếp trong đoạn văn sau thành lời dẫn gián tiếp:

   “Bác thợ hỏi Hoè là cậu có thích làm thợ xây không.

   Hoè đáp rằng Hoè thích lắm.”
	Theo dõi

Theo dõi

Theo dõi




********************************* 

Toán

 DÃY SỐ TỰ NHIÊN
I. MỤC TIÊU

  A. Mục tiêu chung

1. Kiến thức :Giúp học sinh:
- Nhận biết số tự nhiên và dãy số tự nhiên.

2. Kĩ năng

- Tự nêu được một số đặc điểm của dãy số tự nhiên.

3. Thái độ- HS yêu thích môn học

B. Mục tiêu riêng HS Phong: Biết các con số, theo dõi bạn đọc

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- VBT, bảng phụ bài tập 5, UDPHTM
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN 

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	HS Phong

	A. Kiểm tra bài cũ:(4’)
- HS đọc các số sau: 176432800820; 78908865400.

- Gọi HS viết 

- Nhận xét
B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:(1’)

Nêu mục đích yêu cầu của bài

2. Giới thiệu số tự nhiên và dãy số tự nhiên:(12)

- Cho HS nêu vài số tự nhiên có 1 chữ số, 2 chữ số, 3 chữ số.. và giới thiệu số tự nhiên.

- 1 số HS nêu các số tự nhiên mà em đã học.

- Yêu cầu 1 HS lên viết các số tự nhiên theo thứ tự từ bé đến lớn bắt đầu từ số 0.

- HS nêu đặc điểm của dãy vừa viết.

- Gv đưa ra 1 loạt dãy số hỏi: 

? Đây có phải là dãy số TN k? Vì sao?

- Gv cho HS quan sát tia số và nhận xét.

3. Thực hành:(18’)

* Bài 1:

- Hs nêu yêu cầu.

- HS làm bài trong VBT, hai HS làm bảng.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Với một số tự nhiên số 0 có bao giời đứng đầu tiên không? Vì sao?

- Nhận xét , thống nhất két quả.

* Gv chốt: Cách tạo số tự nhiên từ các chữ số cho trước. Lưu ý HS chữ số 0 không đứng đầu.

* Bài 2

- Hs nêu yêu cầu.

- HS làm cá nhân, hai HS làm bảng.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Muốn tìm số liền sau ta làm như thế nào?

? Muốn tìm số liền trước ta làm như thế nào?

- Nhận xét đúng sai.

- Một Hs đọc cả lớp soát bài.
* Gv chốt: Mối quan hệ giữa hai số tự nhiên liên tiếp: hơn kém nhau 1 đơn vị.

* Bài 3:

- Hs nêu yêu cầu.

- HS dưới lớp đọc bài làm của mình, nhận xét.

- Chữa bài trên bảng, thống nhất kết quả.

? Giải thích cách làm?

? Thế nào là dãy số tự nhiên?

* Gv chốt: Củng cố về đặc điểm của dãy số tự nhiên.

* Bài 4:

- Hs nêu yêu cầu.

- HS làm cá nhân, ba HS làm bảng.

- Đọc bài làm dưới lớp, nhận xét.

- Chữa bài trên bảng, thống nhất kết quả.

? Giải thích cách làm?

? Nêu qui luật của từng dãy số?

? Trong ba phần a, b, c đâu là dãy số tự nhiên?

* Gv chốt: HS biết cách quan sát tìm ra qui luật của từng dãy số để tìm các số còn tróng.

* Bài 5:

- Hướng dẫn  HS biết cách quan sát tìm ra qui luật của từng dãy số để tìm các số còn trống.

* Gv chốt: củng cố cách vẽ hình cho học sinh.

C. Củng cố- dặn dò:(3’) (UDPHTM)

* Chọn đáp án đúng sai trong bài tập sau : Dãy số tự nhiên bắt đầu từ :

a, 0,1,2,3,4.... 

b, 1,2,3,4,5...

c, 1,2,3,4
? Nêu đặc điểm của dãy số tự nhiên?
-Nhận xét tiết học.

-Về nhà làm bài.Chuẩn bị bài sau.
	+ 1, 5, 7,...,14, 18, ...,.368,....1998..,0

 -> là các số tự nhiên.

 + 0, 1, 2, 3, 4, 5,...

+ Không có số tự nhiên lớn nhất và dãy số tự nhiên có thể kéo dài mãi mãi.

+ Không có số tự nhiên nào liền trước số 0 nên 0 là số tự nhiên nhỏ nhất.

+ Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị.

1, 2, 3, 4, 5, 6...

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7….

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.


0     1      2      3       4      5       6     7      8

-> mỗi số của dãy số tự nhiên ứng với 1 điểm trên tia số, số 0 ứng với điểm gốc của tia số.
1. Viết tiếp vào chỗ chấm.  

a) Ba số tự nhiên có ba chữ số, mỗi số đều có ba chữ số 6, 9, 2 là: 692; 629 ; 926.

b) Ba số tự nhiên có năm chữ số, mỗi số đều có năm chữ số 1, 2, 3, 4, 0 là: 12 340 ; 12 430; 13 240.

2. Viết số vào ô trống:

a) Viết số tự nhiên liền sau vào ô trống:

   99, 100 ;   999, 1 000 ;   2 005, 2 006;    

  100 000, 100 001.

b) Viết số tự nhiên liền trước vào ô trống:

0, 1;  104, 105;   1952, 1953;  49999, 50000

3 Khoanh vào chữ đặt trước dãy số tự nhiên:

- HS làm bài, 1HS lên bảng làm

- HS giải thích.

4. Viết số thích hợp vào ô trống trong mỗi dãy số sau:

a, 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 100; 101; 999; 1000; 1001; 1002.

b, 0; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 200; 202; 204.

c, 1; 2; 4; 8; 16; 32. 

5. Vẽ tiếp nửa bên phải của hình để được ngôi nhà.

- HS vẽ trong VBT.

- 2 Hs nêu.
	đọc các con số

Theo dõi


Luyện từ và câu

 MỞ RỘNG VỐN TỪ : NHÂN HẬU- ĐOÀN KẾT

I. MỤC TIÊU

  A. Mục tiêu chung 

1. Kiến thức :Giúp học sinh:
- Mở rộng vốn từ theo chủ điểm: Nhân hậu - Đoàn kết.

2. Kĩ năng

- Rèn luyện để sử dụng tốt vốn từ ngữ trên.

3. Thái độ- HS yêu thích môn học

  B. Mục tiêu riêng HS Phong: lắng nghe, theo dõi bài học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Từ điển Tiếng Việt 

- Một số tờ phiếu khổ to viết sẵn bảng từ của bài tập 2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN 

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	HS Phong

	A. Kiểm tra bài cũ:(5’)
- Gọi 1 HS lên bảng xác định từ đơn, từ phức trong câu.

- ở dưới lớp, GV hỏi HS trả lời miệng:

+  Tiếng dùng để làm gì? Từ dùng để làm gì? Cho ví dụ?

+ Thế nào là từ đơn? Từ phức? Cho ví dụ?

- HS nhận xét bài làm  trên bảng.

- GV nhận xét chung các bạn đã được kiểm tra , NX

 B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:(2’)

- Trong tuần này chúng ta đang học chủ điểm “ Thương người như thể thương thân”,các em đã biết nhiều từ ngữ nói về lòng nhân hậu, thương người, sự đoàn kết. Bài học hôm nay tiếp tục mở rộng thêm vốn từ thuộc chủ điểm này.

2. Hướng dẫn làm bài tập:(25’)
* Bài 1:

- HS nêu yêu cầu.

- Bài tập 1 yêu cầu rất rõ ràng là tìm từ chứa tiếng đã cho (Cụ thể :hiền,ác)

- Cho HS thi tìm từ giữa các tổ:

+ GV chia tổ

+ Lần lượt từng tổ tìm từ dưới hình thức giơ tay, nếu đến lượt tổ nào mà tổ đó ko tìm được từ hoặc tìm từ trùng với tổ khác thì sẽ mất quyền trả lời.

+ Mỗi từ tìm được sẽ đựơc tính 1 điểm.

+ Tổ nào nhiều điểm nhất sẽ là tổ thắng

- HS chơi

- Nhận xét, công bố kết quả và giải nghĩa một số từ.

- GV hướng dẫn HS cách tra từ điển để HS về nhà tìm thêm.

* GDQTE: Con người cần thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, sống nhân hậu, đoàn kết.

 *Bài 2:

- HS nêu yêu cầu, 1 HS đọc các từ cho sẵn

- Trong những từ cho sẵn này, có từ nào con không hiểu ko?( GV giải thích )

- Gv treo bảng phụ ( tờ giấy tô-ky to, đã kẻ bảng sẵn nội dung bài tập) và giải thích yêu cầu bài.( Có mấy cột,dòng, ghi gì)

- Chia lớp thành 6 nhóm, phát phiếu học tập đó cho 1 nhóm làm, còn các nhóm khác thảo luận làm trong VBT.

- Đại diện các nhóm trình bày bài làm của nhóm mình, nhận xét.

- Nhận xét, bổ sung.

* GV chốt

*Bài 3:
- Hs nêu yêu cầu.

- GV hướng dẫn

- HS trao đổi theo nhóm bàn.

- HS làm bài miệng, giải thích cách lựa chọn, nhận xét.

* GV chốt

*Bài 4

- Hs đọc yêu cầu.

- Hs phát biểu ý kiến từng câu tục ngữ, thành ngữ.

- Yêu cầu HS nêu tình huống sử dụng thành ngữ, tục ngữ trên.
* GV chốt: Đây là truyền thống tốt đẹp của con người VN ta. Chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy những truyền thống cao đẹp đó.

C. Củng cố- dặn dò:(3’)
- Nhận xét tiết học

- Dặn dò HS Học thuộc lòng các câu tục ngữ, thành ngữ trong bài.Chuẩn bị bài sau
	“ Mẹ  em / là / giáo viên./”

- Tiếng  dùng để cấu tạo nên từ, từ để cấu tạo nên câu.

- Từ đơn là từ chỉ có một tiếng. Ví dụ: ăn, ngủ, đi.

- Từ phức là từ có 2 hay nhiều tiếng. Ví dụ: quần áo, sách vở, …
- HS lắng nghe

1. Tìm các từ:

a, Chứa tiếng “hiền”.

b, Chứa tiếng “ ác”.

+ Từ chứa tiếng hiền: hiền từ, dịu hiền, hiền dịu, hiền đức, hiền hậu.

+ Từ chứa tiếng ác: hung ác, ác nghiệt, ác độc, ác ôn, ác khẩu.

+ Tìm các từ bắt đầu bằng tiếng: “hiền”

 -> tìm chữ h vần iên

+ Tiếng ác -> Mở trang bắt đầu bằng chữ cái a vần ác

2. Xếp vào bảng các từ cho sẵn dưới đây theo 2 cột( cột có dấu + ghi các từ thể hiện lòng nhân hậu hoặc tinh thần đoàn kết; Cột có dấu - ghi các từ có nghĩa trái với nhân hậu, đoàn kết).

+

-

Nhận hậu

nhân ái, hiền hậu,phúc hậu, đôn hậu, trung hậu, nhân từ.

độc ác, tàn ác, hung ác,  tàn bạo.

Đoàn kết

cưu mang, che chở, đùm bọc

Chia rẽ,bất hoà, lục đục

3. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các thành ngữ sau:

a) Hiền như bụt (hoặc đất)
b) Lành như đất (hoặc bụt)

c) Dữ như cọp.

d) Thương nhau như chị em gái.

4. Em hiểu nghĩa của các thành ngữ, tục ngữ dưới đây như thế nào?

- Môi hở răng lạnh: Khuyên con người phải che chở, đùm bọc lẫn nhau.

- Máu chảy ruột mềm: Người thân gặp nạn, mọi người đều đau đớn.

- Nhường cơm sẻ áo: Giúp đỡ, san sẻ với nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

- Lá lành đùm lá rách:Ngưòi có điều kiện giúp đỡ người khó khăn.


	HS lắng nghe

HS lắng nghe

Theo dõi


                                         …………………………….
Ngày soạn: : 21/9/2017
Ngày giảng: Thứ sáu ngày 22 tháng 9 năm 2017
Toán

 VIẾT SỐ TỰ NHIÊN TRONG HỆ THẬP PHÂN

I. MỤC TIÊU

  A. Mục tiêu chung 

1. Kiến thức :Giúp học sinh:
- Giúp học sinh hệ thống hoá một số hiểu biết ban đầu về:

- Đặc điểm của hệ thập phân.

2. Kĩ năng

- Sử dụng mười ký hiệu (chữ số) để viết số trong hệ thập phân.

- Giá trị của chữ số phụ thuộc vào vị trí của chữ số đó trong một số cụ thể.

3. Thái độ- HS yêu thích môn học

  B. Mục tiêu riêng HS Phong: lắng nghe và theo dõi, chép một số chữ số
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- VBT, bảng phụ bài tập 1, 3
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN 

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	A. Kiểm tra bài cũ:(4’)
-Nêu đặc điểm về dãy số tự nhiên?

- Cho ví dụ?

- Nhận xét
 B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:(1’)

2. Hướng dẫn HS nhận biết đặc điểm của hệ thập phân:(7’)

-  Mỗi hàng có thể viết được mấy số?

? Để viết được mọi số tự nhiên ta dùng mấy chữ số?

- GV viết số , HS đọc: 999

? Nêu giá trị của từng chữ số?

* GV kết luận:  Viết số tự nhiên với các đặc điểm trên được gọi là viết số tự nhiên trong hệ thập phân.
3. Luyện tập:(23’)

* Bài 1:

- Hs nêu yêu cầu.

- Gv hướng dẫn mẫu.

- HS làm trong VBT, một Hs làm bảng.

- 1 HS đọc bài làm dưới lớp, nhận xét.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

- Nhận xét đúng sai.

- Thống nhất kết quả.

  * Gv chốt:  
+ Củng cố cách đọc cách số và viết số.
+ HS phân biệt được giá trị của từng chữ số trong số.

* Bài 2:

- Hs nêu yêu cầu.

- Gv hướng dẫn mẫu.

- HS làm trong VBT.

- 1 HS làm bảng.

- HS đọc bài làm dưới lớp, nhận xét.

- Nhận xét  bài trên bảng.

? Giải thích cách làm?

? Em dựa vào đâu để phân tích?

- GV nhận xét, thống nhất kết quả.

* Gv chốt:Giá trị của từng chữ số trong một số và cách phân tích số đó thành tổng.

* Bài 3:

- Hs nêu yêu cầu.

- Gv hướng dẫn mẫu.

- HS làm VBT, một Hs làm bài trên bảng.

- Đọc bài làm dưới lớp, nhận xét.

- Nhận xét bài trên bảng.

? Giải thích cách làm?

? Em có nhận xét gì về giá trị của từng chữ số trong một số so với vị trí các hàng của nó?

- GV nhận xét, thống nhất kết quả.

- Ai làm đúng giơ tay.

* Gv chốt: HS nhận biết giá trị của chữ số phụ thuộc vào vị trí của chữ số đó trong từng số cụ thể.

* Bài 4:

- Hs nêu yêu cầu.

- Gv hướng dẫn mẫu.

-HS làm bài trong VBT, 1 HS lên bảng điền.

- Đọc bài làm dưới lớp, nhận xét.

- Nhận xét bài trên bảng làm.

? Giải thích cách làm?

? Dựa vào đâu để biết chữ số 0 trong mỗi số thuộc hàng nào?

- Gv nhận xét, thống nhất kết quả.
* GV chốt: Mối liên hệ giữa giá trị của từng chữ số trong từng số với hàng tưng ứng của nó.

C. Củng cố - Dặn dò:(3’)
-  Củng cố cách viết số TN trong hệ thập phân. Nhận xét tiết học

- Về nhà làm bài trong SGK
	- 2,3 Hs nêu.

-mỗi hàng chỉ viết được một chữ số. 

- Cứ mười đơn vị ở một hàng hợp thành một đơn vị ở hàng trên tiếp liền nó.

   + 10 đơn vị = 1 chục

   + 10 chục = 1 trăm

   + 10 trăm = 1 nghìn.

- Với mười chữ số: 0; 1;; 2; 3; 4; 5; 6;7 ;8 ;9 có thể viết được mọi số tự nhiên.

 + Chín trăm chín mươi chín.

Kể từ phải sang trái mỗi chữ số 9 lần lượt có giá trị là: 9; 90; 900

1. Viết theo mẫu:

Đọc số

Viết số

Số gồm có

92523

92ngh, 5tr, 2ch, 3đv

50843

50ngh, 8tr, 4ch, 3đv

………

16325

16ngh, 3tr, 2ch, 5đv

75002

75nghìn, 2 đơn vị

………

67054

67ngh, 5ch, 4đv

2. Viết thành tổng (theo mẫu):

Mẫu:82375 =80000 + 2000 + 300 + 70+5

46 719 = 40 000+6 000+700+10+9

18 304 = 10 000+8 000+ 300+4

90 909 = 90 000+900+9

56 056 = 50 000+6 000+50+6

3. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Số

35

53

324

23578

30697

359708

Gtrị chữ số 3

30

3

300

3000

30000

300000

4. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu).

a) Chữ số 0 trong số 30 522 cho biết: Chữ số hàng nghìn là 0.

b) Chữ số 0 trong số 8074 cho biết: Chữ số hàng trăm  là 0.

c) Chữ số 0 trong số 205 316 cho biết: Chữ số hàng chục nghìn là 0.
d) Chữ số 0 trong số 200 463 cho biết: Chữ số hàng chục nghìn  là 0 và chữ số hàng nghìn là 0.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.


*************************
Tập làm văn

 VIẾT THƯ

I. MỤC TIÊU

   A. Mục tiêu chung

1. Kiến thức :Giúp học sinh:
- HS nắm chắc hơn mục đích của việc viết thư, nội dung cơ bản và kết câu thông thường của một bức thư.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng kiến thức để viết một bức thư thăm hỏi, trao đổi thông tin.

3. Thái độ- HS yêu thích môn học

  B. Mục tiêu riêng HS Phong: theo dõi, lắng nghe

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ viết sẵn phần ghi nhớ.

- Bảng phụ viết sẵn đề bài phần luyện tập.

* KNS :

- Giao tiếp:ứng xử lịch sự trong giao tiếp.

- Tìm kiếm và xử dụng thông tin.

- Tư duy sáng tạo.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN 

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	HS Phong

	A.Kiểm tra bài cũ:(4’)
- Cần kể lại lời nói,ý nghĩ của nhân vật để làm gì? Có mấy cách ghi lời nói, ý nghĩ của nhân vật?

- Nhận xét
B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:(1’)

Nêu mục đích yêu cầu của bài “ Viết thư”

2. Phần nhận xét:(7’)

- Gọi HS đọc phần nhận xét.

- Một HS đọc bài: “Thư thăm bạn”

- Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì?

- Người ta thường viết thư để làm gì?

- Để thực hiện mục đích trên, một bức thư cần có nội dung gì?

-  Qua bức thư em đã đọc em thấy một bức thư thường mở đầu và kết thúc như thế nào?

3. Phần ghi nhớ:(5’)

- 2, 3 Hs đọc ghi nhớ trong SGK, cả lớp đọc thầm.

4. Phần luyện tập:(20’)
a, Tìm hiểu đề:

- HS đọc đề.

- HS xác định yêu cầu đề 

- Gv gạch chân những từ quan trọng.

? Đề bài yêu cầu em viết thư cho ai?

? Mục đích viết thư để làm gì?

? Thư cho bạn cùng tuổi cần xưng hô như thế nào?

? Cần hỏi thăm bạn những gì?

? Cần kể cho bạn nghe những gì về tình hình lớp, trường hiện nay?

? Nên chúc bạn, hứa hẹn với bạn điều gì?

b, HS thực hành viết thư.

- Nhiều HS đọc bài viết.

- Nhận xét, chữa 2,3 bài.
C.  Củng cố- Dặn dò:(2’)
- Một bức thư gồm những phần nào?

- Cần ứng xử lịch sự trong giao tiếp.

- Nhận xét  tiết học.

- Về hoàn thành bài.
	- Có 2 cách : trực tiếp, gián tiếp

- HS lắng nghe.

- Cả lớp trả lới câu hỏi 

- để chia buồn cùng Hồng vì gia đình Hồng vừa bị trận lũ lụt gây đau thương và mất mát lớn.

- Để thăm hỏi, thông báo tin tức cho nhau, trao đổi ý kiến, chia vui, chia buồn, bày tỏ tình cảm với nhau.

- Một bức thư cần có các nội dung sau:

+ Nêu lí do, mục đích viết thư.

+ Thăm hỏi tình hình của người nhận thư.

+ Thông báo tình hình của người viết thư.

+ Nêu ý kiến cần trao đổi hoặc bày tỏ tình cảm với người nhận thư.

+ Đầu thư: Ghi địa chỉ, thời gian viết thư, lời thưa giử.

+  Cuối thư: Ghi lời chúc, lời cảm ơn, hứa hẹn của người viết thư.

Đề bài: Em viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi và kể cho bạn nghe tình hình lớp và trường em hiện nay.

- Một bạn ở trường khác.

- Hỏi thăm và kể cho bạn nghe tình hình ở lớp và ở trường em hiện nay.

- Bạn, cậu, tớ, mình,...

- Sức khoẻ, học hành ở trường mới, tình hình gia đình, sở thích của bạn.

- Tình hình  học tập ở trường, sinh hoạt, vui chơi, cô giáo, bạn bè.

- Chúc bạn khoẻ, hẹn gặp lại.
- HS trả lời 
	Theo dõi

Lắng nghe

Lắng nghe


                                                        Kiểm tra, ngày      tháng 9 năm 2017
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PAGE  
10

